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VĂN HÓA - LỊCH SỬ

SÔNG BA: GIAO LỘ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - VĂN HÓA
ĐẶC THÙ TRONG LỊCH SỬ

	 Nguyễn Hữu Thông*

I. Khái luận
Nói đến miền Trung Việt Nam, chúng ta không thể cách ly cộng đồng 

Việt với những sự kiện lịch sử, kinh tế, văn hóa..., vốn hiện hữu và hằn lên dấu 
ấn sâu đậm bởi những lớp người tiền trú. Trên cương vực thường được gọi là 
vương quốc Champa/nước Chiêm Thành, thống thuộc từ Đèo Ngang đến Nam 
Bộ trong nhiều thế kỷ, thực ra, chưa từng được vận hành một cách chính danh 
với tư cách là một bộ máy nhà nước thống nhất từ nam chí bắc, hay, mô hình 
liên kết các tiểu quốc/lãnh địa/mandala/vùng… một cách hoàn chỉnh bên cạnh 
Đại Việt.

Chính vì vậy, khi nghiên cứu về cấu trúc xã hội của vương quốc Champa, 
giới học thuật đã nêu lên và luận bàn không ít những giả thiết không cùng 
quan điểm: 

1. Đó là một vương quốc thống nhất với một biên niên sử liên tục (ngoại 
trừ một vài thời điểm không chắp nối được, bởi mất hẳn dấu tích và sử liệu), 
như chủ trương của một số nhà nghiên cứu phương Tây thời thuộc Pháp.(1)

2. Vương quốc Champa có cấu trúc phù hợp với mô hình mandala (sự tồn 
tại đồng thời của các tiểu quốc) phổ biến ở Đông Nam Á cổ đại.(2)

3. Vương quốc Champa được điều hành theo mô hình liên bang.(3)

Những luận thuyết nghiêng về dạng cấu trúc tồn tại đồng thời các mandala 
(tiểu quốc -  lãnh địa - “Circle of Kings”), hay mô hình liên bang ở vương quốc 
Champa cổ, ngày càng có cơ sở thuyết phục và được giới học giả hiện đại thảo 
luận nhiều hơn.

Nhìn trên toàn cảnh từ bắc đến nam miền Trung, chúng ta có thể hình 
dung mọi hoạt động mang tính kết nối về mặt kinh tế - văn hóa - xã hội từng 
hiện hữu trên vùng đất này, đều liên quan đến nhiều tộc người trong lịch sử 
(Katuic,(4) Bahnaric,(5) Việt-Mường,(6) Malayo Polynesie(7)). Và các cộng đồng ấy 
vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay.

 Charles Wheeler khi nhận định về những mô thức phổ quát ở một quốc gia 
duyên hải như Việt Nam, đã nhấn mạnh đến mô hình quần đảo (Archipelago) 
đặc trưng ở miền Trung. Đó là sự đan xen của những rặng núi chồng chất lên 
nhau, phân tán và cô lập địa hình thành những “túi đất” cách biệt.(8) Chính 
sông và núi ở đây, đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho bất cứ thế lực nào 
muốn chiếm lĩnh, phòng thủ, cát cứ, trên những dạng “túi duyên hải” ấy.

* Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
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Tiếp thu ảnh hưởng trong bối cảnh chung của các quốc gia cổ đại vùng 
Nam Ấn và Đông Nam Á; miền Trung Việt Nam trong điều kiện biển núi cận 
kề, các tiểu quốc nơi đây đã tiếp nhận văn hóa Ấn thông qua con đường hải 
thương. Từ đấy, họ gia nhập vào mạng lưới trao đổi, mua bán..., trên một địa 
bàn rộng lớn xuyên quốc gia (Lào, Campuchia, Thái, Myanmar…), liên quan đến 
đời sống nhiều tộc người có nguồn gốc khác nhau. Tính chất, quy mô, đặc điểm 
của hoạt động này thay đổi theo từng thời kỳ lịch sử, nhưng, tuyến lưu thông 
bao giờ cũng vậy. Các cửa sông, cảng biển từ Bắc Trung Bộ cho đến Nam Trung 
Bộ Việt Nam, vẫn luôn là các cửa ngõ quan trọng và độc quyền ở khu vực này 
trong các hoạt động giao thương với những quốc gia bên ngoài thời bấy giờ (Ấn 
Độ, Trung Hoa, Nhật Bản và các vương quốc ở Đông Nam Á hải đảo…).

Trong điều kiện ấy, ai làm chủ cửa cảng, sẽ là kẻ nắm vận mệnh của vùng 
đất và lãnh địa liên quan đến nó. Theo chúng tôi, đây là nguyên nhân gây nên 
sự phân lập cương vực của những tiểu quốc Champa trong nhiều thế kỷ ở vùng 
đất này.

Mỗi tiểu vương quốc/mandala được thành lập thường dựa trên cấu trúc tư 
tưởng, tinh thần, hay những yếu tố địa lý mang tính tâm linh như núi thiêng 
(tượng trưng thần Siva); sông thiêng (tượng trưng nữ thần Ganga, vợ Siva); cửa 
biển thiêng (cảng thị, nơi giao dịch buôn bán, trung tâm thương mại); thành 
phố thiêng (nơi cư ngụ của vua, hoàng tộc, trung tâm vương quyền); đất thiêng 
(nơi thờ tự thần linh và tổ tiên, trung tâm tín ngưỡng).(9)

Do địa hình không thuận lợi cho kinh tế nông nghiệp, các cộng đồng nơi 
đây lại có cơ hội tiếp xúc sớm với con đường hải thương liên quốc gia từ đội ngũ 
thương nhân Ấn và các vương quốc ảnh hưởng Ấn ở Đông Nam Á, thế nên, vai 
trò các cảng thị ở miền Trung thời bấy giờ trở thành quan trọng và quyết định 
sự hiện hữu, vị thế và sức sống của các tiểu quốc.(10) Vì vậy, hệ thống sông ngòi 
ở đây là thủy lộ huyết mạch, kết nối thị trường sản vật phong phú (hương liệu, 
dược liệu, gia vị)… và cả nô lệ từ miền núi và cao nguyên phía tây, tham gia vào 
hoạt động hàng hải liên quốc gia thông qua các cửa cảng.(11) Chính hoạt động 
này làm nên sức mạnh mọi mặt cho các tiểu quốc thống lĩnh địa bàn nơi chúng 
đi qua. Những dòng chảy lớn, nhỏ, đổ từ tây sang đông đảm đương chức năng 
thương lộ, vô hình trung, đã trở thành chiếc cầu nối kết trong hoạt động giao 
lưu về mặt ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng... giữa cư dân miền xuôi 
và miền ngược; giữa đội ngũ thương nhân, thương lái ven biển với cư dân nông 
nghiệp phía núi.

Bên cạnh hệ sông Thu Bồn với cảng thị Hội An ở phía bắc, Sông Ba đối 
với địa bàn Nam Trung Bộ đã từng đóng một vai trò quan trọng và điển hình, 
để qua đó, chúng ta có thể lần tìm, và nhận diện nhiều vấn đề liên quan đến 
lịch sử - kinh tế - văn hóa vùng đất miền Trung Việt Nam.

II. Sông Ba - Từ ranh giới vùng đến khu đệm trong bối cảnh của 
mối quan hệ giữa các tiểu quốc lân cận

Có chiều dài 374km, Sông Ba bắt nguồn từ phía tây bắc tỉnh Kon Tum, ở 
độ cao 1.540m trên dãy Ngọc Rô. Đây là một con sông trước khi đổ về xuôi đã 
có sự góp mặt của một hệ thống những phụ lưu, vắt qua nhiều vùng, nhiều tỉnh 
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ở Tây Nguyên. Theo hướng bắc-nam, dòng sông trải mình qua các huyện Kon 
Plông của tỉnh Kon Tum rồi đến K’Bang, Dak Pơ, An Khê, Kông Chro, Ia Pa, 
Ayun Pa thuộc tỉnh Gia Lai. Từ đó, Sông Ba chuyển sang hướng tây bắc-đông 
nam, qua huyện Krông Pa (Gia Lai), rồi vào địa phận tỉnh Phú Yên theo hướng 
tây-đông, làm thành ranh giới tự nhiên giữa Sơn Hòa và Sông Hinh, giữa Sơn 
Hòa và Tây Hòa, giữa Tây Hòa và thành phố Tuy Hòa, rồi đổ ra Biển Đông ở 
cửa biển Đà Diễn - phía nam thành phố Tuy Hòa. 

Chính vì sự trải rộng làm nên một lưu vực bao gồm cả Gia Lai, Kon Tum 
và phần phía đông bắc của Đắk Lắk, cho nên, trước khi mang tên chính thức 
là Sông Ba/Đà Rằng, các phụ lưu quan trọng nối kết là Ayun, Krông H’Năng, 
Sông Hinh… đã làm nên một hệ tuyến thủy lộ, nối kết nhiều vùng, xuyên qua 
địa bàn cư trú của nhiều tộc người - là con đường làm nên các mối giao lưu trên 
nhiều mặt.

Vai trò của thủy lộ ở địa hình miền Trung Việt Nam, có thể không phải 
là một lộ trình thuận lợi cho thuyền, bè, thông suốt từ tây sang đông. Thường 
thì các dòng chảy ở vùng thượng lưu phải trải qua những thác ghềnh hiểm trở. 
Nhưng, tựu trung, đó vẫn là lối dẫn tự nhiên, để con người nương theo hai bên 
bờ sông, tạo nên lối mòn trên bộ, sắp đặt những trạm trung chuyển trong các 
thương vụ trao đổi hàng hóa.

G. Hickey đã từng xem An Khê là một vị trí thương mại quan trọng, mở 
ra mối quan hệ của vùng này với người Ba Na, Gia Rai, Ê Đê. Tác giả cho rằng, 
Sông Ba rất có thể là con đường xâm nhập vào miền núi (thông lộ đông-tây - 
NHT); đèo An Khê còn được gọi là “Đèo Mang” mà theo cách gọi của người Ba 
Na, ngữ nghĩa của địa danh này là “ngang qua cửa”.(12) Như vậy, cửa ngõ nối 
liền duyên hải Nam Trung Bộ với miền núi như cách nhận định của Hickey, đã 
có mối liên kết quan trọng với nhánh Krông Pa chảy qua nơi này. Nói một cách 
khác, Sông Ba ngoài vai trò là thủy lộ, còn là nơi đón nhận một địa lộ quan 
trọng của vùng Tây Nguyên là An Khê trong nhiều mối quan hệ: “An Khê có 
dạng một hình chữ nhật dài, theo hướng bắc-nam, một bề 50km, bề kia 34km; 
Sông Ba chảy xuyên suốt chiều dài của nó… phía nam, cao nguyên An Khê hạ 
dần xuống thung lũng trung lưu Sông Ba và hòa lẫn với đồng bằng”.(13)

Có thể thấy sự thuận lợi mang tính cửa ngõ của Sông Ba nối kết miền Trung 
với Tây Nguyên khi: “Đi từ thung lũng trung lưu Sông Ba, từ đây theo hướng 
bắc đi vào cao nguyên An Khê và theo hướng tây bắc đi vào cao nguyên Jarai, 
trong khi theo các thung lũng Sông Hin [Hinh] và Sông Năng [Krông H’Năng], 
hai nhánh bên hữu ngạn Sông Ba thì có thể đi vào cao nguyên Darlac”.(14)

Nhìn trên bản đồ phân bố ngôn ngữ dân tộc và địa bàn cư trú tộc người 
hiện nay, chúng ta thấy Sông Ba và các phụ lưu của nó đã chảy xuyên qua nhiều 
vùng, làm nên một giao lộ thông thương với nhiều tộc người quan trọng và có 
vai trò rất lớn trong những hoạt động giao thương từ thời cổ đại. Trên thực tế, 
đầu nguồn Sông Ba và ngay cả trung lưu của dòng sông này, chính là địa bàn 
cư trú lâu đời của người Gia Rai và Ê Đê - những tộc người có mối quan hệ rất 
gần với người Chăm về mặt ngôn ngữ cũng như lịch sử. H. Maitre đã từng nhận 
xét trong tác phẩm Les Jungles Moi rằng: “Chắc chắn người Jarai luôn có xích 
mích với người Chăm mà hẳn họ đã phải nhượng bộ, không phải là không có 
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chiến đấu ở vùng đất ven biển là nơi họ vốn canh tác từ xa xưa có thể nay là 
Phú Yên”.(15) G. Maspéro trong công trình Le Royaume de Champa cũng từng 
có nhận định tương tự: “Trước khi chịu thất bại và rút sâu vào nội địa tới các 
cao nguyên họ đang ở hiện nay, rất có thể họ (người Jarai) là những người được 
người Chăm gọi là Mada trong văn khắc”.(16) Hay “Một bộ lạc khác cùng tộc với 
người Jarai và hiện nay được biết dưới tên gọi Rade [người Ê Đê] cũng rất mạnh 
và rất hiếu chiến; có thể [họ] cũng đã thành lập được một hoặc nhiều tiểu quốc, 
thậm chí có thể có lúc thống nhất với người Jarai. Người Rade được người Chàm 
gọi là Randaiy… và [họ] cũng đã từng tiến hành nhiều cuộc chiến đấu chống lại 
những người anh em cũ của mình nay đã trở thành kẻ xâm lược trước khi rời bỏ 
vùng ven biển lên tỵ nạn trên vùng núi và cao nguyên Darlac”.(17)

Trên lĩnh vực nhân học văn hóa, địa bàn thượng nguồn Sông Ba chính là 
nơi còn bảo lưu nhiều dấu ấn cổ xưa của những tộc người Nam Đảo,(18) không 
chỉ có quy mô về dân số, cấu trúc xã hội và địa bàn cư trú áp đảo so với các 
tộc người cận cư, họ còn là chủ nhân và hình thành một thế lực hùng mạnh ở 
phía tây(19) - cửa ngõ nối kết với cửa biển quan trọng ở Nam Trung Bộ qua dòng 
Sông Ba. 

III. Dấu ấn và hiện tượng lưỡng phân trong lịch sử-văn hóa 
Champa từ bản lề Sông Ba

1. Lưỡng phân cương vực
Căn cứ trên lập luận được nhiều học giả thừa nhận hiện nay,  vùng đất mà 

sử liệu gọi là vương quốc Champa trong lịch sử, luôn diễn ra một chuỗi những 
xáo trộn, phân ly, thống trị, ảnh hưởng, chuyển dịch… giữa các trung tâm và 
thế lực vương quyền. Những biến cố ấy thường xuyên xuất hiện vào nhiều thời 
điểm khác nhau qua hàng chục thế kỷ. 

Mở ra chiến tranh xâm lược hoặc bị thế lực khác xâm lược thống trị; Sự 
phát triển đột biến của một tiểu vùng, rồi trùm ảnh hưởng của mình lên những 
vùng khác; Sự yếu đi và bị thôn tính của một lãnh địa vốn rất hùng mạnh trước 
đó; Sự đổi dời những khu trung tâm vùng bởi nhiều lý do. Đó là tất cả những 
gì đã làm cho mạch bi ký của chính người Chăm cũng như những sử liệu của 
Trung Quốc thời cổ đại, thường mô tả về vùng đất này có những khoảng đứt 
đoạn, mù mờ, khó giải thích…(20) Cũng vì thế, không một luận cứ nào trở thành 
kết luận về chân dung một vương quốc có chung biên giới phía nam với Đại Việt 
trong suốt nhiều thế kỷ.

Vùng đất chúng ta thường gọi là Champa, thực ra, trong các tư liệu cổ đã 
từng tồn tại 3 tên gọi theo tuyến lịch đại đó là: Lâm Ấp, Hoàn Vương, Chiêm 
Thành. Riêng trong bi ký Chăm, thì mãi đến đầu thế kỷ VII trong văn khắc 
của bia Sambhuvarman mới bắt đầu xuất hiện từ Champa với nội dung ca ngợi 
vua Vikrantavarman là đại vương, lãnh chúa tối cao của đô thị Champa (không 
phải là vương quốc Champa - NHT), mặc dù, họ vốn đã có mặt từ thế kỷ II sau 
Công nguyên. 

Ngô Văn Doanh trong công trình viết về Văn hóa cổ Champa nhận định 
rằng: không phải ngẫu nhiên mà vị vua được coi là có uy quyền lớn nhất của 
Champa vào thế kỷ VII là Vikrantavarman, chỉ dám xưng là đại vương hay 
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lãnh chúa tối cao của đô thị Champa (Campapura). Theo tác giả thì: “Trong 
giai đoạn đầu tiên này của lịch sử Champa, các tiểu vương quốc phía bắc đặc 
biệt là Lâm Ấp giữ vai trò chủ đạo. Vì thế có thể gọi giai đoạn đầu của lịch sử 
Champa là lịch sử của nhà nước Lâm Ấp”.(21)

Từ sau năm 749, khi Rudravarman cử sứ bộ sang triều cống phương Bắc, 
thì tên Lâm Ấp không còn xuất hiện trong sử sách Trung Quốc nữa. Như vậy, 
cho đến thế kỷ thứ VII, nếu căn cứ vào bi ký Chăm nói về Vikrantavarman 
như vừa nêu, thì khu vực được gọi là Champa, chỉ có thể được xác định nằm 
ở phía Bắc Chăm. Tất nhiên, không loại trừ khả năng liên kết các lãnh địa, 
tiểu quốc trong vùng này, kể cả Lâm Ấp trước đó, để hình thành một nước 
lớn hơn, nằm dọc đồng bằng ven biển miền Trung. Chúng không quá xa nơi 
Vikrantavarman được tôn vinh là đại vương hay lãnh chúa tối cao của vùng 
Campapura (Amaravati, Indrapura và Vijaya sau này), mà trên địa lý hành 
chính hiện nay là từ Quảng Bình đến Bình Định.

Theo Tân Đường thư, thì sau niên hiệu Chí Đức (năm 756-758), Lâm Ấp 
không còn được nhắc đến, mà vùng đất này mang một tên mới là Hoàn Vương. 
Chúng ta lưu ý rằng, sự xuất hiện tên hiệu mới này, tương ứng với thời kỳ các 
vùng phía nam của Vijaya được xưng danh. Bởi hơn một thế kỷ của lịch sử 
Champa sau đó, thiếu vắng hẳn các bi ký ở phía Bắc Chăm, nhưng lại xuất 
hiện đậm đặc ở phía Nam Chăm (chủ yếu là ở Kauthara và Panduranga). G. 
Maspéro đã gắn triều đại mới này là thời kỳ Hoàn Vương và thời kỳ bá quyền 
của vùng vương quốc phía nam ở Panduranga (758-859).(22)

Từ năm 875, bi ký của Champa lại xuất hiện trở lại ở Bắc Chăm (Đồng 
Dương-Quảng Nam) và Tân Đường thư lại nhắc đến vùng đất này với tên mới 
là Chiêm Thành.

Trong giai đoạn người Trung Quốc nói về nước Chiêm Thành, chúng ta 
thấy có sự dịch chuyển trung tâm từ Indrapura đến Vijaya (988-1177), cả hai 
đều nằm trong vùng Bắc Chăm. Đây cũng là giai đoạn nổi lên sự kiện vua Jaya 
Paramesvaravarman ở Vijaya, Bắc Chăm, phải đương đầu với người Chiêm, 
Nam Chăm (Panduranga). Chính quyền ở Panduranga “luôn luôn nổi dậy, 
chống lại nhà vua [ở Vijaya] và không thừa nhận phía Bắc”.(23)

Trung tâm Vijaya sau cuộc tấn công của Lý Thánh Tôn (năm 1069), hầu 
hết sử liệu không còn những thông tin gì rõ ràng về nội tình Chiêm Thành nữa. 
Tuy nhiên, theo L. Finot căn cứ trên bi ký Mỹ Sơn, thì sau sự kiện này, hiện 
tượng phân lập các tiểu quốc của Chiêm Thành càng sâu sắc hơn rất nhiều.(24)

Với những dẫn chứng vừa nêu, chúng tôi muốn nói rằng: Đã tồn tại trong 
lịch sử Champa một sự phân cực bắc-nam khá rõ nét. Tính chất lưỡng phân/
lưỡng cực ở đây vốn từng tồn tại trên thực tế và diễn ra trong nhiều thời kỳ. Xét 
từ quan điểm cấu trúc xã hội Champa như nhiều giả thiết đã bàn đến, thì “Vương 
quốc Champa thực chất là sự liên kết giữa các công quốc nhỏ lại với nhau và công 
quốc nào mạnh thì sẽ nắm vị trí bá quyền…”.(25) Renee Hagesteign gọi là sự kết 
hợp, phân ly, liên kết giữa các “Circles of Kings”.(26) Hay như J. C. Heesterman 
quan niệm, đó là cấu trúc liên quan đến sự liên minh, liên kết, cạnh tranh, 
giữa các thế lực chính trị với sự giúp đỡ hậu thuẫn của các lực lượng tôn giáo. 
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Để từ đó, vị 
lãnh tụ sẽ thiết 
lập khu trung 
tâm với một 
thực thể chính 
trị, và xung 
quanh ông ta là 
một hệ thống 
các thiết chế 
tương ứng.(27)

Chính sự xuyên 
suốt của hiện 
tượng lưỡng 
phân trong 
vùng đất được 
gọi với nhiều 
cái tên khác 
nhau: Lâm Ấp, 
Hoàn Vương, 
Chiêm Thành, 
Champa, chúng 
ta thấy rõ dần 
khái niệm Bắc 
Chăm và Nam 
Chăm. Một 
thực thể mà 

các nhà nghiên cứu thường nhắc đến khi nói về vương quốc này.
2. Lưỡng phân thị tộc
Trong nhiều sử liệu cũng như truyền thuyết dân gian lẫn bi ký, có một 

thông tin được lập lại mang tính xác quyết nhiều lần, đó là tộc người Chăm 
phân lập thành 2 thị tộc (có tài liệu dùng là bộ lạc hay bộ tộc):

“Người Chăm chỉ có ở miền Trung Việt Nam và nguồn gốc của người Chăm 
xuất phát từ bộ lạc Kramuka Vams’a (theo bi ký chữ Phạn) còn gọi là bộ tộc Cau 
và bộ lạc Narikela Vams’a (theo bi ký chữ Phạn) còn gọi là bộ lạc Dừa. Hai bộ lạc 
này cư trú từ Quảng Nam đến Thuận Hải ngày nay và xuất hiện vào thời kỳ văn 
hóa Sa Huỳnh. Vào đầu Công nguyên, bộ lạc Narikela Vams’a (bộ lạc Dừa) chịu 
ảnh hưởng sâu sắc Bà La Môn giáo và lập ra vương quốc Champa - kinh đô đầu 
tiên của Champa là Simhapura (đền đài, thành quách còn được lưu tồn tại làng 
Trà Kiệu, thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam ngày nay). Từ giai đoạn này 
đến giai đoạn tiếp theo là sự xuất hiện của vương triều Panduranga (xuất hiện 
vào thế kỷ XIII và IX sau Công nguyên với 6 đời vua liền…”.(28)

Một tài liệu khác nêu: 
“Trong xã hội Chăm trước đây,(29) chúng ta thấy có hai thị tộc Cau (Pinăng) 

và thị tộc Dừa (Li-U) hay khởi thủy có lẽ Chiêm Thành gồm nhiều tiểu quốc 
bán độc lập và phong kiến. Hai bộ lạc được ghi nhận có uy thế hơn cả là 

Đèo Ngang

Đèo Hải Vân

Đèo Cù Mông

Đèo Cả
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Indrapura

Amaravati

Vijaya

???

Kauthara
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Sơ đồ 1. Lưỡng phân cương vực Nam Chăm - Bắc Chăm
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“thị tộc Cau” và “thị tộc Dừa”. Dân Chàm hưng khởi được, là nhờ sự đồng nhất 
về tập tục và đã có trên danh nghĩa hơn là thực tế một ông vua thống lĩnh”.(30)

G. Cœdes đã cho chúng ta biết được chứng tích của hai thị tộc Cau 
(Kramuka Vams’a) và thị tộc Dừa (Narikela Vams’a) xuất hiện trong bi ký của 
Harivarman IV ở Mỹ Sơn (bia Mỹ Sơn XII).(31)

Trong cuộc thảo luận với G. Maspéro, J. Boisselier cũng đã đề cập đến hai 
thị tộc này. J. Boisselier không đồng ý gắn Hoàn Vương với Panduranga hay 
thị tộc Cau.(32)

L. Finot trong một tài liệu của mình cũng có nhắc đến một hoàng thân 
tên là Thau với sự giúp đỡ của người em là hoàng thân Pau, đã mang lại 
cho Champa sự phục hồi. Hoàng thân Thau tự hào là cha ông thuộc tộc Dừa 
(Narikela Vams’a) và mẹ ông thuộc họ Cau(33) (Kramuka Vams’a) đã lên ngôi 
với danh hiệu là Harivarman IV.

Sự tồn tại của hai thị tộc Cau và Dừa, không chỉ có trong truyền thuyết, 
mà là một thực tế hiện hữu ở những nguồn tài liệu đáng tin cậy nhất là bi ký 
của người Chăm. Vấn đề ở đây là không gian sinh tồn của hai thị tộc ấy trong 
lịch sử ? Và tại sao dấu ấn thị tộc lại được nhắc đến một cách đậm nét trong 
những hoạt động vượt khỏi phạm vi dòng họ huyết thống, và liên hệ không nhỏ 
đến những sự kiện chính trị lịch sử của cả triều đại?

3. Lưỡng phân dòng dõi
Ngày nay trong việc thờ cúng tổ tiên, người Chăm cũng có hai dòng tổ 

tiên. Tổ tiên dòng Núi (Atâu Chok) và tổ tiên dòng Biển (Atâu Taxí).
Nghi thức thờ cúng tổ tiên thuộc dòng Biển tiến hành cầu kỳ và phiền 

toái hơn việc thờ cúng tổ tiên thuộc dòng Núi. Đây có phải là sự biến dạng của 
hai thị tộc Cau và Dừa?

Phải chăng tổ tiên dòng Núi trước đây thuộc thị tộc Cau và tổ tiên dòng 
Biển thuộc thị tộc Dừa mà thị tộc Cau thuộc tầng lớp bình dân (Bal la oa hoa 
hawai [Dân cày kéo roi]) còn thị tộc Dừa thuộc tầng lớp hoàng phái quý tộc 
(Kha patao bmao mưh [gốc vua mũ vàng])?(34)

“Ngày nay, những vị chức sắc Bà La Môn, những người “Chăm Rắt” 
(Chàm gốc) và những người thuộc dòng hoàng tộc đều kiêng uống nước dừa và 
ăn dừa. Điều này có thể liên hệ đến sự kiêng cử mang tính chất “tô tem” của 
người Chăm Rắt, người hoàng tộc và dòng họ Pinăng còn thấy phổ biến ở người 
Rang Klai (Răc Klay), một nhóm Chàm núi. Phải chăng những người Rang 
Klai [Ra Glai- NHT] mang họ Pinăng là di duệ của thị tộc Cau xa xưa”.(35)

Truyền thuyết liên quan đến tầng lớp bình dân về cây cau và tầng lớp 
hoàng tộc cây dừa đều có chung một mẫu hình. Điều này phải chăng đã phản 
ánh sự trấn trị đối với các tiểu quốc/lãnh địa trong lịch sử Chăm, không chỉ 
nằm trong tay tầng lớp hoàng tộc Chăm Rắt, mà vẫn có những tiểu quốc, người 
lãnh đạo thuộc tầng lớp xuất thân thuộc nhóm núi - bình dân. 

Những suy luận vừa nêu khiến chúng tôi liên tưởng đến một dạng logic 
gắn kết những hiện tượng phân cực trên lãnh địa được gọi là vương quốc 
Champa, mà ở đó, mỗi cực đều có mối liên hệ trùng khớp có thể tìm gặp trên 
nhiều dạng tư liệu.
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Tên thị tộc/
bộ lạc/bộ tộc

Thuộc
dòng tộc
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[Narikela Vams’a]

[LI-U]

Dòng Biển
[Ataâu Taxí]

[Chăm biển]

Quý tộc 
[Chăm Rắt]

[Kha patao bmao möh]
(Gốc vua mũ vàng)

Amaravati
Indrapura

Vijaya
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Thị tộc Cau
[Kramuka Vams’a]
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[Ataâu Chok]
[Chăm núi]

Bình dân
[Bal la oa hoa hawai]

(Dân cày kéo roi)
Kauthara

Panduranga
Nam Chăm

Sơ đồ 2. Lưỡng phân thị tộc và dòng dõi

IV. Sông Ba - Hoa Anh, dấu hỏi từ những khoảng trống trong lịch sử
Khoảng trống ở sơ đồ 1 chính là không gian được định vị từ đèo Cù Mông 

đến Đèo Cả nằm trong địa phận Phú Yên bây giờ. Đó cũng chính là khoảng 
trống về nhiều mặt, nhiều giai đoạn, trong sử liệu lẫn bi ký Chăm, trải dài gần 
cả thiên niên kỷ (thế kỷ VI đến thế kỷ XIV). 

Nhìn từ góc độ khảo cổ học, di tích trong khu vực Núi Bà (nay thuộc thôn 
Mỹ Thạnh Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) ở vùng trống 
trên sơ đồ, đã từng tồn tại và trải qua một thời gian khá dài. Mặc dù, khu đền 
tháp Ấn Độ giáo ở Núi Bà được xác định vào khoảng từ thế kỷ XIII đến thế kỷ 
XV: “Không chỉ các tác phẩm nghệ thuật mà tài liệu bia ký cũng cho chúng ta 
niên đại tương ứng (năm 1333 saka tức năm 1411 sau Công nguyên)”.(36)

Tuy nhiên, theo H. Parmentier những hiện vật được tìm thấy ở Núi Bà 
còn có những chứng cứ xa xưa hơn di tích Núi Bà, chẳng hạn như phiến đất 
nung có hình Phật ngồi và chữ phía sau. Theo tác giả có một câu liên quan đến 
Phật giáo “Ya Dharma và bốn dòng chữ thuộc thế kỷ 6 Saka (thế kỷ VI-VII 
Công nguyên)”.

Tác giả J. Boisselier đã xếp bức phù điêu đất nung ở Phước Tịnh này vào 
nhóm những bức tượng Phật giáo Champa thuộc thời kỳ trước thế kỷ VII.(37)

Trong lúc những hiện vật được phát hiện ở Núi Bà trải dài nhiều thế kỷ 
như đã nêu, thì một di tích quan trọng khác là Thành Hồ (xã An Nghiệp, thị 
trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) lại được phần lớn các nhà khảo 
cổ cho rằng chúng được xây dựng khoảng thế kỷ XIII-XV và được sử dụng liên 
tục cho đến cuối thế kỷ XVI. 

Như vậy, chính nơi đây đã từng là địa điểm nằm trong vùng ảnh hưởng 
của Bắc Chăm hoặc của Nam Chăm; một khu đệm giữa hai lãnh địa này. Và 
phải chăng, sau đó thuộc nước Hoa Anh trong hơn một thế kỷ?

Ở đây, chúng ta cũng cần chú ý hệ di tích Champa nằm sâu về phía tây, 
dọc Sông Ba lên đến các chi lưu ở vùng thượng nguồn như tháp Yang Prong, 
được xây dựng nên bởi Jaya Simhavarman III. H. Maitre khi phát hiện những 
tường thành ở Yang Prong, đã cho rằng, thành được người Chăm xây lên như 
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một biện pháp bảo vệ tháp khi chưa bị cuộc chiến tranh với vua Lửa và vua 
Nước.(38)  H. Parmentier xem di tích này được xây dựng từ đầu thế kỷ XIV theo 
phong cách Pyramidal Art (nghệ thuật kim tự tháp), dạng tháp thuộc giai đoạn 
thứ hai trong tiến trình mỹ thuật Chăm.(39) Trong lúc đó, tháp Yang Mum ở 
Cheo Reo (Gia Lai) cạnh sông Ayun (một chi lưu của Sông Ba) được J. Boisselier 
đánh giá cao về mặt nghệ thuật và gọi đó là phong cách Yang Mum, chịu khá 
nhiều ảnh hưởng nghệ thuật Khmer.(40) Ngoài ra, còn có rất nhiều những di tích 
khác nằm dọc các chi lưu thuộc thượng nguồn Sông Ba như Kodo Ruin (phế tích 
vùng Kodo ở nam Kon Tum).(41) Tháp Bmong Yang, Rong Yang (Kon Tum),(42) di 
tích ở làng Phương Hoa (Kon Tum) cạnh sông Bla.(43) Di tích Pxat Yang Glon 
(lăng mộ tượng thần vĩ đại) ở đèo Chư Sê (Kon Tum),(44) di tích Tieu nang Bia 
(giường của Ia Bia).(45)

Đặc biệt trong công trình “Những nghiên cứu ở vùng Champa” J. Dournes 
cho biết: “Tháp Yang Mum ở thượng nguồn Sông Ba trên địa phận Gia Lai-Kon 
Tum, người Jarai gọi tháp này theo ngôn ngữ của mình là Ya H’mum xuất phát 
từ Rcom H’mum, tên bà tổ của bộ lạc Rcom của người Jarai”.(46)

Như vậy, nhiều di tích văn hóa Chăm nằm khá sâu về phía tây, rải rác 
khắp Tây Nguyên và đặc biệt xuất hiện ở những phụ lưu đầu nguồn hay hai bên 
bờ Sông Ba cho đến vùng hạ lưu. Điều này chứng tỏ trong lãnh địa của người 
Gia Rai, Ê Đê, đã tồn tại dấu vết Chăm. Và, người Chăm cũng đã từng có những 
sự đụng độ với người Gia Rai, Ê Đê trong vùng.

Lý giải vấn đề trên, chúng ta có thể loại suy từ hai sự kiện: Hoặc vùng đất 
này đã từng có thời kỳ người Chăm thống trị; hoặc trên con đường giao thương 
qua nơi này, thương nhân Chăm với những món lợi kếch xù, đã xây dựng những 
đền tháp để tạ ơn thần linh.  

Điều chúng ta có thể khẳng định được là con đường giao thương huyết 
mạch ở thượng nguồn Sông Ba, cửa ngõ quan trọng nối cảng biển Đà Diễn với 
khu vực Tây Nguyên, luôn phải đi qua lãnh địa của người Gia Rai, Ê Đê, Ba 
Na..., nơi có những tổ chức xã hội dựa trên thần quyền và đủ thực lực như Thủy 
Xá, Hỏa Xá. Rõ ràng, đây là một lực lượng quan trọng, quyết định sự thuận lợi 
hay khó khăn trên con đường giao thương, liên quan đến nhiều thế lực chi phối 
nằm sâu về phía tây.

Cho nên, nói đến thị trường trao đổi rộng lớn nối Tây Nguyên với cửa 
cảng, thông qua nguồn thủy lộ Sông Ba, không thể không tính đến sự chi phối 
của một lực lượng quan trọng ở vùng thượng nguồn. 

Căn cứ trên tính phân cực vừa đề cập ở trên, lưu vực Sông Ba nằm trong 
vùng đất Phú Yên hôm nay, chính là một giao lộ liên quan đến quyền lợi của 3 
thế lực Bắc Chăm - Nam Chăm và Thủy Xá/Hỏa Xá, đó là chưa kể đến những 
thời kỳ chiếm cứ của người Khmer hay Java.

 Sự mạnh lên của một trong ba thế lực ấy có thể tạo nên ảnh hưởng, mang 
tính khuynh loát trùm lên hai thế lực còn lại trong từng thời kỳ nhất định. 
Chính vì thế, những di tích liên quan đến Champa của cả trung tâm phía bắc 
(Indrapura hay Vijaya), lẫn phía nam (Kauthara, Panduranga) đều có cơ hội 
hiện diện ở vùng đất này. 
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Tuy nhiên, căn bản thì đây vẫn là một vùng đệm, một lãnh địa, một trung 
tâm trao đổi cộng sinh của nhiều thế lực, ít ra là trước khi có dấu chân của đoàn 
quân của Lê Thánh Tôn (thế kỷ XV). Ở đây, chúng ta có thể nhận thấy điểm 
giao lộ quan trọng chính là Củng Sơn, nơi có Thành Hồ và các di tích Chăm 
thuộc nhiều thời kỳ khác nhau, xuất hiện và phân bố rải rác khắp nơi. 

Chúng ta có thể nhận diện yếu tố cộng sinh của nhiều thế lực ở Phú Yên 
qua sơ đồ sau: 

Đây cũng là cách lý giải tại sao 
vùng đất Phú Yên trong sử liệu 
của Trung Quốc lẫn bi ký Chăm 
đều không nhắc đến rõ ràng, 
ngoại trừ cái tên Hoa Anh Quốc 
có từ thời nhà Lê; hay Ayaru, 
Mon-đu/Môn Độc Quốc…(47) mà 
một số tác giả đã từng đề cập 
một cách mù mờ, thiếu tư liệu 
thuyết phục. Phàm những vùng 
đất không thống thuộc một vương 
quốc nào, thì sử liệu thường rất 
ít nhắc đến hay mô tả những sự 
kiện cụ thể, mà giới sử gia đương 
thời thường chú mục đến các 
vương quốc đang bị thống thuộc 
hoặc chịu ảnh hưởng. 

Năm 1471, vua Lê Thánh Tôn của Đại Việt đem quân chinh phạt Champa, 
chiếm Vijaya, bắt vua Bàn La Trà Toàn. Biên giới Việt mở rộng đến đèo Cù 
Mông. “Sau khi Trà Toàn bị bắt, tướng của hắn là Bồ Trì Trì chạy đến Phiên 
Lung (Phan Rang ngày nay) chiếm đất ấy xưng là Chiêm Thành. Bồ Trì lấy 
được 1/5 đất của nước Chiêm, sai sứ xưng thần, nộp cống được phong vương. 
Vua lại phong cho cả Hoa Anh và Nam Bàn gồm 3 nước để ràng buộc”.(48) Trong 
Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn cũng nhắc đến sự kiện này: “Tháng 2 [năm Hồng 
Đức thứ 2, 1471] đánh phá Chà Bàn [Vijaya - NHT]. Quân Thuận Hóa bắt 
sống được Trà Toàn. Tướng nước ấy là Bồ Trì chạy đến Phan Lung (vùng Phan 
Rang ngày nay) giữ đất ấy xưng vương, chỉ còn được 2/5 đất nước, sai người 
vào cống. Bèn phong Bồ Trì là Chiêm Thành Vương, lại phong Hoa Anh Vương 
và Nam Bàn Vương, chia làm 3 nước”.(49) 

Số phận của vùng đất đệm (Phú Yên ngày nay), lúc này trở thành trung 
tâm trao đổi cộng sinh của 3 thế lực:

1. Chiêm Thành là thế lực chống đối Đại Việt, tháo chạy vào trung tâm 
Panduranga và Kauthara;

2. Hoa Anh là nước chịu ảnh hưởng của nhà Lê, nơi quân Đại Việt đã từng 
chiếm đóng, nhưng, có thể do chưa thuận lợi, Lê Thánh Tôn chỉ dựng lại ở đây 
một lãnh địa phụ thuộc rồi rút về địa giới Cù Mông; 

3. Nam Bàn thuộc quyền kiểm soát của những thế lực phía tây (Thủy Xá - 
Hỏa Xá), chủ yếu là người Gia Rai và Ê Đê: “Lê Thánh Tông đánh Chiêm Thành, 

Sơ đồ 3. Các thế lực chi phối vùng hạ nguồn Sông 
Ba tại Phú Yên trước thế kỷ XV
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chiếm lấy đất này [Phú Yên] đặt làm huyện Tuy Viễn, lấy núi Thạch Bi làm giới 
hạn nhưng từ đèo Cù Mông về nam còn thuộc về người Man, người Lạo”.(50)

Như vậy, căn cứ trên sử liệu Đại Việt, chúng ta thấy vùng đất Phú Yên 
thời Lê Thánh Tôn đã được định vị khá rõ nét, mặc dù, sơ đồ phân lập vùng 
ảnh hưởng trong thời gian ấy đã có những thay đổi đáng kể (Sơ đồ 4).

Hoa Anh Quốc, ngoài một vài sử 
liệu nhắc tới như vừa nêu, hầu như 
không còn một dòng đặc tả chi tiết 
nào. Vấn đề này, theo chúng tôi có 
thể xuất phát từ quan niệm đây chỉ 
là một vùng đệm nằm trong vùng 
ảnh hưởng của Đại Việt. Điều mà 
Đại Việt cần giải quyết là Chiêm 
Thành Quốc ở phía nam. Nhưng, 
trên thực tế Hoa Anh vẫn là đất 
đang còn bị chi phối bởi nhiều thế 
lực phức tạp. Một vùng giao lộ với 
những sự đan xen về quyền lợi 
kinh tế của nhiều thế lực, nên nhà 
Lê cần để nó tồn tại một cách độc 
lập trên danh nghĩa để tìm kế ổn 
định lâu dài. 

Và sau này, chính Lương Văn Chánh là nhân vật thực hiện một cách linh 
hoạt và hiệu quả ý đồ này bằng nhiều biện pháp, khi ảnh hưởng của người Việt 
ở vùng đất này đã được xác lập mạnh mẽ.

Trong một lần trao đổi với chúng tôi, TS Shine (Đại học Tokyo, Nhật Bản) 
có đưa ra một kiến giải về danh xưng Hoa Anh, mà theo chúng tôi cũng nên 
tham khảo. Từ Hoa Anh được nhắc đến, có thể là hậu quả của một sự nhầm lẫn 
tự dạng khá gần nhau của hai danh xưng Hoa Anh [華英] và Trà Lai [茶來] (Trà 
Lai là tên Hán Việt để gọi người Gia Rai). Cho nên từ Trà Lai gọi nhầm là Hoa 
Anh là điều mà theo tác giả Shine có thể xảy ra.

Và cũng theo TS Shine, đây là vùng đất thuộc vùng ảnh hưởng mạnh mẽ 
của người Gia Rai nên vua Đại Việt đặt luôn tên là Trà Lai Quốc (nước của 
người Gia Rai), sau này có thể vì có sự gần gũi tự dạng như đã nêu, nên, người 
sau đọc nhầm là Hoa Anh Quốc.(51)

Trong thời kỳ tồn tại của nước Hoa Anh, chúng ta thấy ở đây đã tiếp nối 
và phát triển những hoạt động trên trục thủy lộ Sông Ba cùng nhiều hoạt động 
khác. Kế thừa những di tích Champa trước đó, nhà cầm quyền cũng như thần 
dân Hoa Anh đã chấn chỉnh và phát huy tác dụng nhiều di tích quan trọng như 
Thành Hồ, các cơ sở tín ngưỡng như tháp Đông Tác (Phú Lâm, Tuy Hòa), Phước 
Tịnh (Núi Bà), tháp Nhạn (Tuy Hòa).(52)

Sông Ba không chỉ đóng vai trò quan trọng vào đương thời, mà sau khi 
vùng đất Tuy Hòa thuộc Đại Việt, Thành Hồ trên Sông Ba vẫn có vị trí đáng 
kể trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội… của cả khu vực.

Sơ đồ 4. Phân lập vùng ảnh hưởng của các thế lực 
ở hạ nguồn Sông Ba vào thế kỷ XV
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Với những gì vừa nêu, việc nghiên cứu và khảo sát dọc Sông Ba không 
đơn thuần chỉ là công việc thống kê những di tích trên phạm vi một tỉnh, mà 
ở đây, lịch sử đã từng chứng kiến một giao lộ sôi động mang tính liên quốc gia. 
Một cửa cảng có sự tụ hội của nhiều luồng hải thương từ nhiều quốc gia trong 
và ngoài khu vực Đông Nam Á. 

Cũng từ đặc điểm ấy, bên cạnh văn hóa Việt qua hệ di tích từ thời Lê trở 
về sau, còn có dấu ấn những cuộc di cư của người Hoa, mối quan hệ đan xen 
giữa người Việt, Chăm, Hoa, các tộc người Ê Đê, Gia Rai, Ba Na… Đây chính 
là một bức tranh nhiều màu sắc với những biến điệu vi tế trong quá trình hòa 
nhập của người Việt. Từ bối cảnh cộng sinh với nhiều thế lực, nhiều tộc người, 
trong buổi đầu đến với vùng đất này, người Việt đã tìm được cho mình một thế 
tồn tại bằng từng bước tiệm tiến cần thiết.

Trong một chừng mực nào đó, cái tên Hoa Anh hiện hữu trong lịch sử gần 
một thế kỷ, đã là một chứng tích phản ánh sự khôn khéo trong chiến lược xuôi 
Nam của Đại Việt. Dừng lại ở Cù Mông và phong vương cho hai nước Hoa Anh 
và Nam Bàn, chính là lúc mà Đại Việt cần có thời gian khắc chế và bình ổn 
một giao lộ liên quan đến quyền lợi của nhiều thế lực. Mà ngay trong tức thời, 
đoàn quân của Lê Thánh Tôn dù bừng bừng khí thế chiến thắng, vẫn chưa thể 
giải quyết chuyện đất đai và dân tình một cách thuận lợi và bền vững được.
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TÓM TẮT

Sông Ba là hệ thống thủy lộ huyết mạch ở vùng Nam Trung Bộ Việt Nam. Trong lịch sử, 
vùng hạ nguồn Sông Ba (tỉnh Phú Yên ngày nay) từng là địa bàn tranh giành quyền lực giữa các 
tiểu quốc, bộ tộc sinh sống dọc theo lưu vực sông và cả những vùng lân cận để làm chủ hệ thống 
thủy lộ quan trọng nối liền vùng Nam Trung Bộ và cả Tây Nguyên với thế giới bên ngoài qua cửa 
biển Đà Diễn. Khởi đầu là sự tranh chấp giữa người Chăm và các tộc người khác như Gia Rai, Ê 
Đê, Ba Na… mà kết quả là người Chăm làm chủ được khu vực hạ nguồn, đẩy các bộ tộc khác xa 
dần lên phía thượng nguồn. Đến khi vương quốc Champa được thành lập, Sông Ba trở thành vùng 
đệm trong quá trình diễn ra hiện tượng lưỡng phân của vương quốc này (Lưỡng phân cương vực: 
Bắc Chăm - Nam Chăm; Lưỡng phân thị tộc: thị tộc Cau - thị tộc Dừa; Lưỡng phân dòng dõi: tổ tiên 
dòng Núi - tổ tiên dòng Biển). Sang thế kỷ XV, với sự xuất hiện của Đại Việt, khu vực hạ nguồn 
Sông Ba là địa bàn cộng sinh của 3 thế lực: Chiêm Thành Quốc - Nam Bàn Quốc - Hoa Anh Quốc. 
Sau khi chúa Nguyễn bình định được vùng đất này, Phú Yên mới chính thức sáp nhập vào Đại Việt.

So với sông Thu Bồn và cảng thị Hội An ở phía bắc, Sông Ba đối với khu vực Nam Trung 
Bộ đóng vai trò quan trọng không kém mà nếu nghiên cứu đầy đủ, chúng ta có thể lần tìm và 
nhận diện nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử, kinh tế, văn hóa của cả miền Trung và Tây Nguyên.
ABSTRACT
BA RIVER: THE SPECIFIC INTERCHANGE OF POLITICS, ECONOMY AND CULTURE IN HISTORY

Ba River is an important waterway system in the Southern Central region of Vietnam. 
Historically, the lower reaches of Ba River (present Phú Yên Province) was the area of power 
struggles among minor states and tribes living along the river basin and the surrounding areas for 
the control of that important waterway system linking the South Central region and the Western 
Highlands with the outside world through Đà Diễn Estuary. Originally, the disputes broke out 
between the Cham people and other ethnic groups such as the Jarai, the Rhade, the Bahnar, 
etc… and, in the end, the Cham controlled the lower reaches of Ba River and drove other tribes 
to the upper course. When the Champa kingdom was founded, Ba River became the buffer 
zone during the process of dichotomy of that kingdom (territorial dichotomy: Northern Champa-
Southern Champa; dichotomy between clans: Areca clan-Coconut clan; dichotomy of lineages: 
ancestors coming from mountains-ancestors coming from the seas). In the fifteenth century, with 
the appearance of Đại Việt, a Vietnamese dynasty, the Ba River basin became the territories of 
3 minor states of Champa, Nam Bàn and Hoa Anh. After that land was pacified by the Nguyễn 
Lords, Phú Yên was officially merged into Đại Việt.

The role of Ba River in the South Central region was no less important than Thu Boàn River 
and Hoäi An Seaport in the north, which we can track out and identify issues relating to the history, 
economy and culture of the Southern Central region and the Western Highlands if adequate 
studies are carried out.


